
            Tập đoàn Công nghiệp                Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
    Than - Khoáng sản việt nam                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Công ty  CP than mÔNG DƯƠNG-tkv     
           Số:  1196 /BC-HĐQT                                        Mông Dương,  ngày 19 tháng 4  năm 2011
   Báo cáo THƯỜNG Niên 


Kính gửi:  UBCK Nhà Nước






        Sở giao dịch chứng khoán Hà nội.
Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần than Mông Dương;

Địa chỉ: Phường Mông Dương, thị xã Cẩm phả, tỉnh Quảng Ninh;

Điện thoại: (0 33) 3868 271/3868 272;
Fax: 033 3868 276;

Giấy chứng nhận kinh doanhsoos: 22 03 001196 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh  Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 01/01/2008.  

Năm báo cáo: Năm 2010
1. Tóm lược về Công ty, mục tiêu và chiến lược phát triển:

1.1. Tóm lược về Công ty:

a. Việc thành lập Công ty:
Ngày 01/4/1982 mỏ than Mông dương- Khe Chàm được thành lập trực thuộc Liên hiệp than Hòn Gai- Bộ Mỏ và Than;

Tháng 4/1987 tách thành 2 mỏ: Mỏ than Mông Dương và Mỏ than Khe Chàm trực thuộc Công ty than Cẩm Phả- Bộ Năng Lượng;

Ngày 29/12/1997 Mỏ than Mông Dương được chuyển thành doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân đầy đủ của Tổng Công ty Than Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam- Vinacomin) theo Quyết định số 24-1997/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp;
Ngày 01/10/2001 Hội đồng quản trị Tông Công ty than Việt nam ban hành Quyết định số 405/QĐ-HĐQT về việc đổi tên Mỏ than Mông Dương thành Công ty Than Mông Dương- doanh nghệp thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty Than Việt nam.
Ngày 08/11/2006 Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam ban hành Quyết định số 2456/QĐ-HĐQT về việc đổi tên Công ty Than Mông Dương thành Công ty Than Mông Dương- TKV.

b. Chuyển đổi hình thức sở hữu thành Công ty cổ phần:

Ngày 18/12/2006 Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hàng quyết định số 3673/QĐ-BCN về việc cổ phần hóa Công ty Than mông Dương- TKV.
Công ty Than Mông Dương- TKV đã thực hiện đầy đủ các bước cổ phần hóa theo quy định của Nhà Nước và chính thức đi vào hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần kể từ 02/01/2008 với tên giao dịch là: Công ty cổ phần Than Mông Dương- TKV. Công ty có vốn điều lệ là: 120.850.000.000 đồng (một trăm hai mươi tỷ, tám trăm năm mươi triệu đồng Việt Nam); trong đó vốn Nhà nước năm giữ là: 54,02%;

1.2. Quá trình phát triển:

a. Ngành nghề kinh doanh:

+ Sản xuất, chế biến, kinh doanh than và các khoáng sản khác;

+ Chế tạo, sửa chữa, phục hồi thiết bị mỏ, phương tiên vận tải và sản phẩm cơ khí khác;

+ Vận tải đường bộ, đường sắt, đường biển;

+ Tư vấn mỏ và công nghiệp;

+ Xây dựng công trình mỏ, công nghiệp, dân dụng, giao thông và san lập mặt bằng;

+ Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng;

+ Quản lý, khai thác cảng và bến thủy;

+ Kinh doanh hạ tầng và bất động sản;

+ Mua bán, xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị vật tư, phụ tùng, hàng hóa phục vụ sản xuất và đời sống;

+ Các ngành nghề khác phù hợp với năng lực của Công ty và với Quy định của Pháp luật.
b. Tình hình hoạt động: Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch giao cũng như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2010 đề ra, lợi nhuận trước thuế đạt 105,743 tỷ đồng tăng 423,8% so với Kế hoạch. Đời sống của cán bộ công nhân viên trong Công ty ổn định, thu nhập bình quân của người lao động đạt 9.165.000 VND/người/tháng bằng 152,2% Kế hoạch; bảo toàn và phát triển vốn; mức trả cổ tức 20% vốn điều lệ (Ké hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2010 là 12%).
1.3. Định hướng phát triển:

a. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh với mục tiêu: An toàn- hiệu quả - phát triển bền vững;

Bảo tòan và phát triển vốn, đản bảo lợi ích của người lao động và cổ tức của các cổ đông.

b. Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

b.1. Nâng cao đời sống vật chất tinh thần văn hóa xã hội cho toàn thể CBCNV trong Công ty và gia tăng các giá trị phục vụ lợi ích cộng đồng.

b.2. Lựa chọn các giải pháp để duy trì và phát triển sản xuất của Công ty theo hướng đầu tư xây dựng mỏ Hầm lò hiện đại, triển khai nhanh chóng phương án đầu tư khai thác xuống sâu đến đáy tầng than mức - 550.

b.3. Thực hiện các giải pháp gắn kết phát huy được vai trò, sức mạnh của các tổ chức chính trị- xã hội để Công ty phát triển bền vững.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị:

Năm 2010 là năm thứ 3 Công ty hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần trong khi sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn: ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu giá nhiên liệu, vật liệu, thiết bị tăng cao; Khu vực khai thác Hầm lò: do điều kiện khai thác xuống sâu với đặc thù đại chất mỏ rất phức tạp nhiều phay phá, đứt gãy, uốn nếp nên các gương lò đào và lò chợ khai thác gặp đá, nước nhiều; Khu vực khai thác Lộ thiên với đặc trưng là khai thác tận thu nên khó khăn nhiều trong khai thác và bố trí thiết bị công nghệ làm ảnh hưởng lớn đến chất lượng than; khai trường của Công ty nằm xen kẽ với các khu vực dân cư nên công tác giải phóng mặt bằng di dời dân ra khỏi khai trường mất rất nhiều thời gian và công sức. Với đặc thù trên đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản suất kinh doanh của Công ty.
Mặc dù vậy, Với sự chỉ đạo sát sao và linh hoạt của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành đã tập hợp được sức mạnh đoàn kết thống nhất, thực hiện một cách kiên quyết các biện pháp quản lý điều hành sản xuất kinh doanh và bán sát các mục tiêu nên Công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt tất cả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 đề ra. Đới sống vạt chất và tinh thần của CBCNV ngày một nâng lên, Công ty ngày càng phát triển với các mục tiêu chủ yếu sau:
2.1. Thực hiện các chỉ tiêu sản suất kinh doanh năm 2010:
	TT
	Danh mục
	§VT
	Thực hiện
	Kế hoạch
	So sánh (%)
	Ghi chú

	A
	Chỉ tiêu hiện vật
	 
	
	 
	
	

	1
	Than sản xuất
	tÊn
	1.509.012
	1.350.000
	111,7
	

	2
	Bóc đất đá
	m3
	3.120.702
	2.500.000
	124,6
	

	3
	Mét lò đào
	m
	22.336,0
	22.000
	101,5
	

	4
	Than tiêu thụ
	tÊn
	1.564.226
	1.320.000
	118,5
	

	B
	Chỉ tiêu giá trị
	
	
	
	
	

	1
	Doang thu tổng số
	tr.®
	1.423.542
	856.862
	166,1
	

	-
	Doanh thu than
	
	1.177.650
	
	
	

	-
	Doanh thu khác
	
	245.892
	
	
	

	2
	Thu nhập bình quân
	đồng
	9.165.000
	6.022.000
	152,2
	

	3
	Lợi nhuận trước thuế
	tỷ.®g 
	105,743
	24,95
	423,8
	

	4
	Cổ tức
	%
	20
	12
	
	

	5
	Vốn chủ sở hữu
	tỷ.®g 
	172.721,2
	140.829,8
	122,16
	


2.2. Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010:
§VT: Tr.®ång
	TT
	Nội dung
	Thực hiện
	Kế hoạch
	% TH/KH

	
	Tổng số
	169.860
	153.265
	110,80

	2
	Xây lắp
	148.173
	87.440
	173,20

	3
	Thiết bị
	16.187
	60.155
	26,90

	4
	Góp vốn nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả
	5.500
	5.500
	100,0


Sau Đại hội đồng cổ động ngay từ đầu năm 2010, HĐQT Công ty đã chỉ đạo kiện toàn lại cơ cấu tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh cho phú hợp với điều kiện mới để phát huy hiệu quả;
Đời sống vật chất và tinh thần của CBCNV được duy trì và nâng lên một bước đáng kể, Công ty đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị đảm bảo đúng pháp luật, tiến độ.

2.3. Các triển vọng và kế hoạch của Công ty trong thời gian tới:
Năm 2011 thị trường tiêu thụ than vẫn đang thuận lợi, tinh thần và khí thế lao động của CBCNV đang lên, cơ chế hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần đã đi vào ổn định;

Tiếp tục chỉ đạo chặt chẽ công tác an toàn trong sản xuất, bảo toàn và phát triển vốn, sản xuất có hiệu quả cao, đảm bảo thu nhập của CBCNV và đảm bảo cổ tức cho các cổ đông không thấp hơn năm 2010;

Xúc tiến đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh dự án Đầu tư khai thác giai đoạn II và chuẩn bị cho dự án ddaaud tư khai thác giai đoạn III đến hết tầng chứa than (mức -550) trên cơ sở trữ lượng đại chất khoan thăm dò;

Tính toán các dự án đầu tư thiết bị, công trình xây dựng hợp lý phục vụ sản xuát kinh doanh của Công ty có hiệu quả cao nhất; 

Khai thông mức -250 và các công trình mặt bằng công nghiệp mỏ, đưa 01 lò chợ vào sản xuất trong quý I/2012;
Tiến hành làm các thủ tục để khởi công xây dựng nhà ở cho CBCNV;

Khởi công xây dựng hội trường, mở rộng văn phòng làm việc và nhà truyền thống Công ty.

3. Báo cáo của Ban giám đốc:
3.1. Báo cáo tình hình tài chính cơ bản năm 2010:

- Cơ cấu tài  hính (%):


+ Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản:



54,56


+ Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản:


45,44

- Cơ cấu nguồn vốn (%):


+ Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn:



80,01


+ Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn:

19,99

- Khả năng sinh lời (%):


+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần:
6,33


+ Tỷ suất lợi nhuận sau thế/ Tổng tài sản:

9,13

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn ĐT của CSH:
45,69

- Khả năng thanh toán (lần): 

+ Khả năng thanh toán nhanh:



0,86

+ Khả năng thanh toán hiện hành:


0.30


Để có được kết quả như trên là do Ban Lãnh đạo Công ty đã năng động, sáng tạo, thực hiện nhiều giải pháp điều hành hợp lý, quản lý chặt chẽ, sản xuất kinh doanh có lãi; đảm bảo tiền lương, thu nhập cho người lao động và cổ tức của các cổ đông; Công ty phát triển theo hướng bền vững.
Tuy nhiên trong sản xuất kinh doanh còn gặp rất nhiều khó khăn: giá nhiên liệu, vật liệu, thiết bị tăng cao; điều kiện khai thác xuống sâu với đặc thù địa chất mỏ rất phức tạp có nhiều phay phá, đứt gãy, uốn nếp; nhiều gương lò đào và khai thác gặp đá, nước; Khu vực khai thác Lộ thiên với đặc trưng là khai thác tận thu đã làm khó khăn trong khai thác, bố trí thiết bị công nghệ và ảnh hưởng lớn đến chất lượng than. Với khó khăn trên đã làm cho sản lượng cùng như hiệu quả sản xuất đạt được chưa xứng với tiềm năng hiện có của Công ty.

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2010:


+ Tài sản ngắn hạn: 


471.437.014.204 VND

+ Tài sản dài hạn:



392.654.293.581 VND

Cộng tài sản:



864.091.307.785 VND

+ Nợ phải trả:



691.370.053.847 VND

+ Vốn chủ sở hữu:



172.721.253.938 VND

Cộng nguồn vốn:



864.091.307.785 VND
- Tổng số cổ phiếu theo từng loại:

12.085.000 cổ phiếu;


+ Cổ phiếu thường:



12.085.000 cổ phiếu;


+ Cổ phiếu ưu đãi:



Không.

- Số lượng cơ phiếu lưu hành: 


12.085.000 cổ phiếu;


+ Cổ phiếu thường:



12.085.000 cổ phiếu;


+ Cổ phiếu ưu đãi:



Không.

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 



20% vốn điều lệ.

3.2. Báo cáo két quả sản xuất kinh doanh năm 2010:

	TT
	Chỉ tiêu
	Năm 2010
	Năm 2009

	1
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	1.247.564.024.390   
	1.015.910.827.985    

	2
	Các khoản giảm trừ doanh thu
	                          -      
	                          -      

	3
	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
	1.247.564.024.390    
	1.015.910.827.985    

	4
	Giá vốn hàng bán
	1.039.335.674.006    
	899.257.275.548    

	5
	LNgép về bán hàng và cung cấp dịch vụ
	208.228.350.384    
	116.653.552.437    

	6
	Doanh thu hoạt động tài chính
	  10.837.396.784    
	  13.121.305.031    

	7
	Chi phí tài chính
	9.118.534.943    
	    3.687.512.680    

	8
	Chi phí bán hàng
	  16.461.803.960    
	  13.216.550.382    

	9
	Chi phÝ quản lý doanh nghiệp
	  93.554.944.864    
	  66.008.632.129    

	10
	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh    
	99.930.463.401    
	  46.862.162.277    

	11
	Thu nhập kh¸c
	  165.141.928.618    
	  16.782.206.251    

	12
	Chi phí khác                                                                                                                                                     
	  159.329.330.082    
	  11.132.987.723    

	13
	Lợi nhuận khác
	    5.812.598.536    
	    5.649.218.528    

	14
	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
	  105.743.061.937    
	  52.511.380.805    

	15
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	  26.818.892.099    
	  13.309.704.092    

	16
	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
	78.924.169.838    
	  39.201.676.713    

	17
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu   
	                  6,531    
	3,244    


Với kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2010 Công ty đã hoàn thành vượt mức Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra: do Công ty đã áp dụng nhiều biện pháp quản lý, đẩy mạnh tiêu thụ để tăng daonh thu, tiết kiệm chi chí, lợi nhuận tăng, lãi cơ bản trên cổ phiếu tăng bảo toàn và phát triển vốn.

3. 3. Những tiến bộ mà Công ty đạt được:
Công nghệ đã được đổi mới, đầu tư theo hướng hoàn thiện, đồng bộ, các gương lò chợ đã được hoàn thoàn bằng hệ thống giá thủy lực di động, các gương lò đào hầu hết đã được cơ giới hóa ở các khâu khoan, bốc xóa và vận tải;
Cơ cấu sản xuất của Công ty cũng được điều hcinhr và sắp xếp họp lý theo hướng tinh gọn và chuyên môn hóa cao, dịch chuyển lao động hợp lý, ưu tiên cho các khâu sản xuất chính; Hệ thống quản lý điều hành sản xuất và giám sát khi mỏ tập trung được đầu tư hiện đại; nâng cấp hẹ thống mạng tin học nội bộ, hệ thống bảo vệ giám sát và các trang thiết bị phục vụ cho CBCNV;
Công ty tổ chức thực hiện tốt các Quy định của Pháp luật về Bảo vệ Môi trường và các công trình Văn hóa phục vụ cộng đồng;

Về nhận thức trách nhiệm đối với công việc, về văn hoá doanh nghiệp trong mỗi cán bộ công nhân viên chức của Công ty được củng cố và nâng lên rõ rệt;

Đời sống vật chất tinh thân và các giá trị phục vụ đối với công nhân viên chức được duy trì và cải thiện ngày một nâng cao.

3.4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Nâng cao đời sống vật chất chất tinh thần, văn hóa xã hội cho toàn thể CBCNV trong Công ty và gia tăng các giá trị phục vụ lợi ích cộng đồng; 

Lựa chọn các giải pháp để duy trì và phát triển sản xuất của Công ty theo hướng phát triển bền vững;

Xác định các điều kiện để điều chỉnh dự án Đầu tư Khai thác than giai đoạn II mỏ than Mông Dương và chuẩn bị cho dự án đầu tư khai thác giai đoạn III,  trên cơ sở trữ lượng đại chất đã khoan thăm dò;
Thục hiện các giải pháp gắn kết phát huy được vai trò, sức mạnh của các tổ chức Chính trị- Xã hội để phát triển Công ty.

4. Báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính năm 2010  đã được Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) kiểm toán theo quy định của Pháp luật về kế toán.

Công ty đã đăng tải toàn bộ Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2010 đã được kiểm toán (có phụ lục kèm theo) trên trang Website cảu Công ty và thực hiện chế độ báo cáo đúng quy định cuả UBCKNN và Sở GGCH.
5. Bản giải trình Báo cáo tài chính và báo cáo Kiểm toán:
a. Kiểm toán độc lập:

Tên đơn vị Kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán- AASC (Thành viên INPACT Quốc tế); trụ sở chính: Số  01 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội, Việt Nam;

Họ và tên Kiểm toán viên chính: Nguyễn Thị Hải Hương; Chứng chỉ KTV số: 0367/KTV.
ý kiến kiểm toán độc lập: Báo cáo tài chính năm 2010 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần than mông Dương- TKV tại ngày 31 tháng 12 năm 2010, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn từ ngày 01/01/2010 đến hết ngày 31/12/2010, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt nam hiện hành và các Quy phạm Pháp lý có liên quan.
Hiện tại việc phân phố toàn bộ lợi nhuận sau thuế của Công ty đang thực hiện theo Công văn số 276/TKV-HĐTV ngày 24/01/2011 của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

b. Kiểm toán nội bộ:

Công ty có phòng Kiểm toán nội bộ làm nhiệm vụ giúp việc Giám đốc Công ty kiểm tra hoạt động nghiệp vụ kế toán Tài chính, ngoài ra còn phối hợp với bộ phận kế toán thường xuyên kiểm tra để đưa các hoạt động nghiệp vụ vào nề nếp.

 6. Các Công ty có liên quan

1. Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/ vốn góp của cong ty: Không;

2. Công ty có trên 50% vốn cổ phần/ vốn góp do công ty nắm giữ: Không;

3. Tình hình đầu tư vào các Công ty có liên quan:

a. Công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ Mỏ- TKV (Vồn điều lệ: 16 tỷ đồng)

- Tỷ lệ vốn góp: 1% vốn điều lệ (168 triệu VNĐ);

- Vốn góp tại thời điểm báo cáo: 168.000.000 VNĐ; 

- Tình hình hoạt động: Công ty CP Vận tải và Đưa đón thợ Mỏ- TKV nắm 2010:


+ Doanh thu tổng số:


165.744,30 tr.®ång;



+ Lợi nhuận trước thuế: 


    4.846,23 tr.®ång;



+ Lợi nhuận sau thuế:


    3.628,49 tr.®ång;


+ Tỷ lệ chi trả cổ tức:



 12%/năm.

b. Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả- TKV (Vông điều lệ: 2.179 tỷ VNĐ):
- Tỷ lệ vốn góp: 




1% vốn điều lệ (21,79 tỷ VNĐ);
- Vốn góp tại thời điểm báo cáo:


21.651.707.000 VN§;
- Tình hình hoạt động: Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả- TKV đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản.

7. Tổ chức và nhân sự:

7.1. Cơ cấu tổ chức của Công ty:

- Hội đồng Quản trị Công ty gồm 05 thành viên;

- Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên;

- Ban Giám đốc điều hành Công ty gồn 06 thành viên;

+ Giám đốc phụ trách- điều hành chung;

+ Phó Giám đốc phụ trách Công tác an toàn- Bảo bộ Lao động;

+ Phó Giám đốc phụ trách công tác Sản xuất- Tiêu thụ;

+ Phó Giám đốc phụ trách công tác Kỹ thuật Công nghệ;
+ Phó Giám đốc phg trách công tác Đầu tư và Môi trường;

+ Phó Giám đốc phụ trách công tác Cơ điện Vận tải.
- Đảng ủy Công ty chuyên trách: 02 người;

- Công đoàn chuyên trách: 03 người;

- Đoàn thanh niên chuyên trách 01 người;

- Kế toán trưởng Công ty: 01 người.

* Cơ cấu tổ chức sản xuất của Công ty:

- Các phòng ban bao gồm 20 phòng:

	1. Phòng Công nghệ Khai thác;

2. Phòng Cơ điện- Vận tải;

3. Phòng An toàn;

4. Phòng Thông gió;

5. Phòng Trắc địa;

6. Phòng Địa chất;

7. Phòng Dự án;

8. Phòng Môi trường;

 9.Phòng KCS;
10. Trung tâm điều hành AT-SX
	11. Phòng Kế hoạch;
12. Phòng Vật tư;

13. Phòng Lao động Tiền lương;

14. Phòng Kế toán- Thống kê;

15. Phòng Tổ chức Đào tạo;

16. Phòng Kiểm toán nội bộ;

17. Phòng Thanh tra Bảo vệ;

18. Phòng Thi đua Tuyên truyền;

19. trạm Y tế;

20. Văn phòng Công ty.


- Các công trường phân xưởng gồm: 26 công trường, phân xưởng, đội:
	1. Công trường Khai thác 1; 

2. Công trường Khai thác 2; 

3. Công trường Khai thác 4; 
4. Công trường Khai thác 5;
5. Công trường Khai thác 6;
6. Công trường Khai thác 7;
7. Công trường Khai thác Lộ thiên ;
8. Công trường Đào lò 1;
9. Công trường Đào lò 2;

10. Công trường Đào lò 3;

11. Công trường Đào lò 4;

12. Công trường Đào lò 5;
13. Công trường Đào lò Cơ giới;
	14. Phân xưởng Vận tải Đường sắt;

15. Phân xưởng Cơ Khí;
16. Phân xưởng Năm Lượng;

17. Phân xưởng Giếng Đứng;

18. Phân phưởng Chế biến than;

19. Phân xưởng ô tô 1;

20. Phân xưởng ô tô 2;

21. Phân xưởng TG-TN-CCM;
22. Phân xưởng Phục vụ Đời sống;

23. Phân xưởng Phục vụ Sản xuất;
24. Đội Bảo Vệ- Quân Sự;
25. Đội Thống Kê;

26. Đội Giám Định.
27.Đội kho vật tư.


7.2.  Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động: 

- Tổng số CB CNVC của Công ty tại thời điểm báo cáo:  3793 người.
- Công ty tổ chức thực hiện đúng, đủ các chế độ chính sách đối với người lao động: Tổ chức khám bệnh cho CBCNV 1lần/ năm và đối với lao động nữ và làm việc nặng nhọc độc hài 2 lần/ năm); Duy trì tắm nóng, xông hơi, ăn tự chọn, chế độ tiền lương được cải thiện, bình quân đạt 9.165.000 đồng/ người/ tháng). Ngoài ra bố trí nghỉ vào dịp lễ, tết và tổ chức đi nghỉ dưỡng cho 100% số lao động của Công ty.
7.3. Những thông tin liên quan về tổ chức và nhân sự chủ chốt (Ban điều hành và Kế toán trưởng) - Bổ sung.
* Ban Điều hành 
1/ Ông Nguyễn Văn Thành - thôi chủ tịch HĐQT-Giám đốc do Tập đoàn Vinaco min thay đổi người đại diện phần vốn Nhà Nước  tại Công ty

2. Ông:
 Doãn văn Quang;  Được cử thay thế ông Nguyễn văn Thành:

- Ngày tháng năm sinh: 
Ngày 07 tháng 09 năm 1956;

- Nơi sinh: 


Trung Châu- Đan Phượng- Hà Tây;

- Quốc tịch:


Việt Nam; 


Dân tộc: Kinh;

- Quê quán: 


Trung Châu- Đan Phượng- Hà Tây;

- SỐ CMND:


013280803; Công an Hà Nội cấp ngày 25/03/2010;

- Địa chỉ thường trú:
Số 2A, ngõ 158/2 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội;

- Điện thoại liên lạc: 


Di động:  0903249810; 
- Trình độ văn hóa: 

đại hoc 
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khai thác mỏ;

- Quá trình công tác:

+ Từ tháng 05/1981 đến tháng 8/1987: Nhân viên phòng kỹ thuật- Mỏ than Mông dương;

+ Từ tháng 9/1987 đến tháng 6/1990: Phó phòng XDCB- Mỏ than Mông Dương;

+ Từ tháng 7/1990 đến tháng 12/1992: Phó phòng Lao động Tiên lương- Mỏ than Mông Dương;

+ Từ tháng 01/1993 đến tháng 12/1994: Trưởng phòng LĐTL- Mỏ than Mông Dương;

+ Từ tháng 01/1995 đến tháng 5/1997: Trưởng phòng Kế hoạch- Vật tư mỏ than Mông Dương;

+ Từ tháng 6/1997 đến tháng 6/2002: Phó Giám đốc Công ty than Mông Dương;

+ Từ tháng 7/2002 đến tháng 11/2007: Giám đốc Công ty than Mông Dương;
+ Từ tháng 12/2007 đến tháng 5/2010: Phó Tổng Giám đốc- Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam;

+ Từ tháng 5/2010 đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản  trị- Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Than Mông Dương- TKV.

- Chức vụ hiện any: Chủ tịch Hội đồng quản trị- Giám đốc Điều hành- Công ty cổ phần Than Mông Dương- TKV;

- Chức vụ công tác ở Công ty khác:

Không;

- Số cổ phần nắm giữ:



6.528.547 cổ phần;



Trong đó:



+ Sở hữu cá nhân: 



0 cổ phần;



+ Đại diện phần vốn Nhà nước:

6.528.547  cổ phần;

- Sở hữu của những người có liên quan: Không;
- Các khoản nợ và các khoản lợi ích khác đối với Công ty:
Không.
3.Bổ sung  Ông: 

Hòa Quang Trung; 
Giới tính:
 nam;

- Ngày tháng năm sinh:
Ngày 21 tháng 03 năm 1961;

- Nơi sinh: 


An Vũ- Quỳnh Phụ- Thái Bình;

- Quốc tịch: 


Việt Nam; 

Dân tộc: Kinh;

- Quê quán: 


An Vũ- Quỳnh Phụ- Thái Bình;

- SỐ CMND: 

100717533; Công an tỉnh Quảng Ninh cấp

- Đại chỉ thường trú: Phường Cẩm Trung, Cẩm phả, Quảng Ninh;

- Điện thoại liên lạc: 


Di động: 0903260274;

- Trình độ văn hóa:

10/10; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khai thác mỏ;

- Quá trình công tác: 

+ Từ tháng 4/1985 đến tháng 5/1986: Thợ lò- Mỏ than Mông Dương;

+ Từ tháng 6/1986 đến tháng 7/1988: Nhân viên an toàn- Mỏ than Mông Dương;

+ Từ tháng 8/1988 đến tháng 6/1990: Đội trưởng đội cấp cứu mỏ- Mỏ than Mông Dương;

+ Từ tháng 7/1990 đến tháng 6/1997: Phó phòng An toàn- Mỏ than Mông Dương;

+ Từ tháng 7/1997 đến tháng 8/2004: Phó Giám đốc Xí nghiệp Khai thác và Tiêu thụ Khoáng sản- Công ty Địa chất và Khai thác Khoang sản;

+ Từ tháng 9/2004 đến tháng 10/2006: Phó phòng TT ĐHKTSX- Công ty than Mông Dương;

+ Từ tháng 11/2006 đến tháng 11/2008: Trợ lý Giám đốc- trưởng phòng Thông gió Công ty cổ phần than Mông Dương;

+ Từ tháng 12/2008 đến tháng 02/2009: Trợ lý Giám đốc- Công ty cổ phần than Mông Dương;

+ Từ tháng 3/2009 đến tháng 02/2011: Trợ lý Giám đốc- Trưởng phòng An toàn- Công ty cổ phần than Mông Dương- TKV;

 + Từ tháng 3/2011 đến nay: Phó Giám đốc- Công ty cổ phần than Mông Dương- TKV.

- Chức vụ công tác ở Công ty khác:

Không;

- Số cổ phần nắm giữ:



1.976 cổ phần;



Trong đó: 



+ Sở hữu các nhân:



1.976 cổ phần;



+ Đại diện phần vốn Nhà Nước:

       0 cổ phần;

- Sở hữu của những người liên quan: 

Không;

- Các khoản nợ và các khoản lợi ích khác đối với Công ty:
 Không.

4/ Các chức danh khác được duy trì như báo cáo thường niên năm 2010 đã gửi.

8. Thông tin về cổ đông và Quản trị Công ty:
* Tỷ lệ sở hữu cổ phần của các thành viên HĐQT:

	STT
	Tên tổ chức, cá nhân
	Số CP tại thời điểm 12/4/2011
	Tỉ lệ %

	
	
	Đại diện
	Sở hữu
	Tổng số
	

	1
	Doãn Văn Quang
	6.528.547  
	
	6.528.547  
	54,0219

	2
	Vũ Tiến Quang
	0
	626
	626
	0,0052

	3
	Phạm Thị Hải
	0
	1.788
	1.788
	0,0148

	4
	VaDym Domin
	2.049.578  
	0
	2.049.578  
	16,9596

	5
	Bùi Văn Kiểm
	0
	1.900
	1.900
	0,0157

	
	Cộng
	8.575.125
	4.314
	8.579.439
	71,1504


* Tỷ lệ sở hữu cổ phần của các thành viên BKS:

	STT
	Tên tổ chức, cá nhân
	Số CP tại thời điểm 12/4/2011
	Tỉ lệ %

	
	
	Đại diện
	Sở hữu
	Tổng số
	

	1
	Mai Tất Lã
	  
	16.001
	16.001  
	0,132

	2
	Ngô Quốc Tuấn
	0
	626
	626
	0,0052

	3
	Hoàng Trong Hiệp
	
	520
	520
	0,0043

	
	Cộng
	
	
	
	0,1415


* Thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát:

Năm 2010 Công ty chi trả thù lao cho Thành viên HĐQT và Ban KS theo đúng nghị quyết của Đại hội dồng cổ đông thường niên đã quyết định. Theo đó:

-Chủ tịch HĐQT: = 7.31 x Lương TT của Nhà Nước x 0,3 (VNĐ/ Tháng)
-UV HĐQT và TB KS : = 6,25 x Lương TT của Nhà Nước x 0,3 (VNĐ/ ng­êi/Th¸ng)

-UV TB KS : = 5,98  x Lương TT của Nhà Nước x 0,3 (VNĐ/ người/ Tháng)

b. Thông tin hoạt động của Hội đồng Quản trị và ban Kiểm soát: 
*  Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

- Ngay sau Đại hội, Hội đồng quản trị đã họp triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và các nghị quyết thường kỳ trong năm trên cơ sở cụ thể hoá nhiệm vụ và chiến lược cho năm kế hoạch 2010.

-  Ban hành 11 Nghị quyết và 17 quyết định về phê duyệt kế hoạch, báo cáo đầu tư, kế hoạch và kết quả đấu thầu các dự án đầu tư theo thẩm quyền và các quyết định về cơ cấu tổ chức, bố trí cán bộ chủ chốt để đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty.

- Định kỳ, hàng tháng, quý tổ chức kiểm điểm các mặt hoạt động công tác trong tổng thể hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chỉ ra những mặt được và chưa được để có những uốn nắn, rút kinh nghiệm. 

* Hoạt động của ban Kiểm soát/Kiểm soát viên:

- Trong năm 2010, Ban kiểm soát đã thực hiện tốt chức năng của mình, như: Giám sát Hội đồng Quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty; Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính; Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và sáu tháng của Công ty báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.
- Thay đổi nhân sự trong Ban Kiểm soát: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 (ngày 12/4/2011),  đã bầu:
Ông Mai Tất Lã: Phó ban Kiểm toán Tập đoàn Than Khoáng sản Việt- Vinacomin thay thế ông Mai Thạch Nguyễn, được Tập đoàn Vinacomin cho nghỉ chế độ và thôi giữ chức trưởng Ban Kiểm Soát.

1. Ông Mai Tất Lã:


Trưởng Ban Kiểm soát;

2. Ông Ngô quốc Tuấn: 

ủy viên ban Kiểm soát;

3. Ông Hoàng trọng Hiệp:
ủy viên ban Kiểm soát.

* Số lượng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc đã có chứng chỉ về quản trị Công ty:
- Thành viên HDQT: 05 người; Đã có chứng chỉ Quản lý kinh tế doanh nghiệp: 
- Ban kiểm soát:  03 người; Đã có chứng chỉ Quản quản lý kinh tế doanh nghiệp:

- Ban Giám đốc: 5/6 người;  Đã có chứng chỉ Quản lý doanh nghiệp :
c. Thông tin dữ liệu thống kê về cổ đông:

* Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông tại thời điểm chốt danh sách để tổ chức đại hội đồng cổ đông, ngày 16/3/2011:

- Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là: 12.085.000 cổ phần, do  2095 cổ đông sở hữu và  đại  diện. Trong đó:

- Cổ đông là tổ chức là 15; Gồm: 1 Cổ đông Nhà Nước, 2 Cổ đông là tổ chức nước ngoài và 12 cổ đông tổ chức trong nước.

- Cổ đông thể nhân là 2080, Trong đó 9 thể nhân nước ngoài và 2071 thể nhân trong nước. 

* Thông tin về từng cổ đông lớn: 
- Công ty có 2 cổ đông lớn:

1-Nhà Nước- Tập đoàn Vinacomin: nắm giữ 6.528.547 cổ phần, chiếm  54,0219 % tổng số cổ phần của Công ty.
2- Tổ chức- Raw & Refined Commudities ag -Thuỵ điển: nắm giữ 2.049.578 cổ phần, chiếm: 16,9596 % tổng số cổ phần của Công ty.
(Theo nội dung: Tên, năm sinh, địa chỉ liên lạc nghề nghiệp, số lượng và tỷ lệ cổ phần- tại thời điểm báo cáo có phụ lục kèm)
9. Các thông tin khác:

Những hoạt động và đóng góp của Công ty với xã hội (bao gồm hoạt động từ thiện và bảo vệ môi trường) :
Công ty đã đầu tư trên 2.459 triệu đồng cho công tác cải tạo, bảo vệ môi trường.

Tham gia hỗ trợ đồng bào các vùng bị lũ lụt: 110 triệu đồng;
Hỗ trợ các gia dình công nhân trong Công ty có hoàn cảnh khó khăn: 263 triệu dồng; Hỗ trợ các đơn vị trên địa bàn: 559 trriệu đồng;

Tham gia ủng hộ các quỹ: Quỹ vì Người nghèo, Quỹ Mái ấn Công đoàn, Quỹ Tình thương của phụ nữ, Quỹ Hỗ trợ người Tàn tật và Tre mồ côi, Quỹ Bảo trợ Trẻ em, Hội người mù... trên địa bàn phường, thị xã và tập đoàn Vinacomin với giá trị: 193 triệu đồng;

Hỗ trợ các nạn nhân chất độc mầu da cam: 18,4 triệu đồng;
Phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng: 15 triệu đồng;

Tổng quà nhân dịp lễ tết cho các hộ nghèo trên địa bàn: 300 hộ, với tổng giá trị trên 100 triệu đồng.

Xây nhà tình nghĩa cho 3 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng giá trị trên 360 triệu đồng.

Các hoạt động đối ngoại dối với nhà đầu tư: Không.

Công ty cổ phần Than Mông Dương- TKV báo cáo Uỷ ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở GGCK Hà Nội theo tinh thần của Thông tư 09/2010 của Bộ Tài Chính./.

	Nơi nhận:
	Chủ tịch

Hội đồng quản trị

	-- Uỷ ban Chứng khoán nhà nước (số 164 Trần Quang Khải, Hà Nội);


-- Trung tâm GDCK Hà Nội (Số 81 Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà Nội);
-- Thành viên HĐQT, BKS;
-- Lưu VP, HĐQT

	(Đã ký)
Doãn Văn Quang
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